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Tổng quan về biến đổi khí hậu 
và bình đẳng giới

Lê Thị Thương Huyền1, Lê Thị Thanh Hương1

Hiện nay, trên thế giới có nhiều bằng chứng về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu (BĐKH) và bình
đẳng giới (BĐG). Một mặt, BĐKH làm nghiêm trọng những vấn đề bất bình đẳng giới (BBĐG), làm
chậm tiến trình đạt được BĐG. Mặt khác, BBĐG có thể làm tồi tệ thêm những ảnh hưởng của BĐKH.
Bài báo sử dụng những dữ liệu sẵn có trên các trang web để tổng hợp, phân tích thông tin về BĐG
dưới các tác động trực tiếp của BĐKH và vấn đề lồng ghép giới trong các chính sách, hành động
liên quan đến BĐKH, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện vấn đề BĐG trong bối cảnh
BĐKH, đồng thời làm cho các hành động và chính sách BĐKH được hiệu quả hơn.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và bình đẳng giới.

A review of climate change 
and gender equality

Le Thi Thuong Huyen1, Le Thi Thanh Huong1

Existing literatures show that there are linkages between climate change and gender equality. On
the one hand, climate change is likely to exacerbate existing gender inequalities and prohibit the
progress towards gender equality. On the other hand, gender inequality can further worsen the
effects of climate change. Using data available in the internet, this review aims at analyzing on
information about gender equality under the direct impacts of climate change and gender
mainstreaming in policy, action on climate change. Based on the results found, recommendations to
improve gender equality in the context of climate change are made in order to contribute for more
effective policies and actions on climate change.
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1. Đặt vấn đề

"Biến đổi khí hậu" (BĐKH) đã được coi là một
vấn đề an ninh nhân loại trong thế kỉ này. Trong
hiện tại và tương lai, nó đã, đang và sẽ ảnh hưởng
đến nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, an ninh lương
thực, năng lượng, tài nguyên nước, đa dạng sinh học
và các hệ sinh thái, sức khỏe con người, cũng như
các khu định cư và mô hình di cư [33]. Dưới những
tác động đó, phụ nữ đặc biệt dễ bị tổn thương so với
nam giới vì vai trò xã hội của họ, sự phân biệt đối
xử và nghèo đói. Hơn nữa, họ ít được tham gia vào
quá trình ra quyết định trong những chiến lược thích
ứng và giảm thiểu BĐKH ở tất cả các cấp quốc tế,
quốc gia và địa phương [32]. Phụ nữ là một nhân tố
quan trọng trong cả thích ứng và giảm thiểu BĐKH
[32]. Lồng ghép vấn đề giới là nhân tố quan trọng
trong chính sách BĐKH; được cho là giải pháp để
đạt được BĐG và cũng là đảm bảo thành công của
dự án và các chính sách BĐKH [25]. Bài viết này
nhằm trình bày những thông tin tổng quan về tác
động của BĐKH đến BĐG và vấn đề lồng ghép giới
trong các hành động, chính sách về BĐKH.

2. Phương pháp thu thập thông tin

Tài liệu y văn được tìm kiếm trên các trang web
của những cơ quan, tổ chức về lĩnh vực BĐKH
và/hoặc BĐG tại Việt Nam (VN) và trên thế giới;
cùng 2 hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học là Pubmed
và Sciences Direct. Với từ khóa chính được sử dụng
bằng tiếng Việt "biến đổi khí hậu", "bình đẳng
giới", "biến đổi khí hậu và bình đẳng giới" - tương
ứng với các từ khóa tiếng Anh "climate change"
"gender equality" và "climate change and gender
equality" cùng với các tiêu chí lựa chọn: tìm kiếm
nâng cao, không giới hạn về thể loại tài liệu, sử
dụng cả bản tóm tắt và toàn văn, thời gian công
bố/xuất bản từ năm 2002 trở lại đây. Dựa vào tiêu
đề và phần tóm tắt/mục lục của bài viết, 36 tài liệu
đã được sử dụng cho bài báo này; trong đó có 5 tài
liệu tiếng Việt, 31 tài liệu tiếng Anh, bao gồm: 9
quyển sách, 17 báo cáo, 6 bài báo từ tạp chí chuyên
ngành, 4 bài báo trên internet.

3. Nội dung tổng hợp

3.1. Bình đẳng giới dưới các tác động 

trực tiếp của biến đổi khí hậu

3.1.1. Nông nghiệp, an ninh lương thực

Nông nghiệp và sản xuất lương thực được ghi

nhận là một trong những ngành nhạy cảm với sự
thay đổi của khí hậu [26]. Ước tính vào năm 2100,
sản lượng của hầu hết các loại cây trồng sẽ giảm từ
10 - 40%, và sẽ có ít nhất 3 tỷ người rơi vào cảnh
thiếu lương thực do ảnh hưởng của BĐKH [35]. Phụ
nữ phải đối mặt với những rủi ro mất mùa do hạn
hán và lũ lụt nhiều hơn nam giới với tỉ lệ 48% ở
Burkina - Faso, 73% ở Congo, 64% ở Việt Nam[3],
[20]. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng tham gia vào hầu
hết các công việc như cày cuốc, làm cỏ, thu hoạch,
chuẩn bị đất, đập lúa, vận chuyển và sử dụng [28].
Nghiên cứu được thực hiện bởi Quỹ Quốc tế về Phát
triển Nông nghiệp (IFAD) ở một số khu vực miền
núi Ấn Độ cho thấy, phụ nữ đảm nhiệm công việc
trong nông nghiệp nhiều hơn nam giới từ 4,6 đến 5,7
lần, và ở Nepal là từ 6,3 đến 6,6 lần [24]. Lũ lụt và
hạn hán không chỉ làm mất đi nguồn sinh kế chủ
yếu của họ mà còn làm tăng gánh nặng trong công
việc đồng áng. Họ phải bỏ nhiều thời gian và công
sức để chuẩn bị đất, lấy nước, tưới nước, bảo vệ mùa
màng khỏi sâu bệnh [3], [31]. Một số nghiên cứu
cho thấy, bất bình đẳng lan rộng và sâu sắc làm cho
phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn
và chết nhiều hơn nam giới trong bối cảnh mất an
ninh lương thực do tác động của BĐKH [31], [34].

3.1.2. Khan hiếm nguồn nước và năng lượng

Ước tính vào năm 2050, thế giới sẽ cần nhiều
hơn 30% nước và 50% năng lượng [31]. Hậu quả
của tăng tần suất lũ lụt và hạn hán là việc khó tiếp
cận với nguồn nước và năng lượng, đặc biệt là nhóm
dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ [34]. Trong hầu
hết các quốc gia kém và đang phát triển, gánh nặng
của việc thu thập nước cho giặt giũ, nấu ăn, uống,
vệ sinh, tưới tiêu và thu thập nhiên liệu cho năng
lượng hộ gia đình (HGĐ) đều đè nặng lên vai của
người phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái [22],
[26]. Người ta ước tính rằng, phụ nữ và trẻ em gái
ở các nước kém và đang phát triển dành trung bình
40 tỉ giờ mỗi năm cho việc tìm kiếm và chuyên chở
nước với khối lượng 40kg nước mỗi ngày trên đầu
hoặc hông trên quãng đường 10 đến 15 km mỗi
ngày [31]. Nghiên cứu ở khu vực nông thôn cận
Sahara ở châu Phi, và Ấn Độ cho thấy, phụ nữ dành
từ 2 - 7h để thu thập nhiên liệu củi với khối lượng
20kg trung bình 5km mỗi ngày [31]. Trong thời gian
khủng hoảng nước và năng lượng do ảnh hưởng của
BĐKH, trách nhiệm này là cực nhọc nhất do tăng
khối lượng và thời gian thu thập nước/năng lượng -
họ phải đi bộ một khoảng cách xa hơn để tìm kiếm
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nước/năng lượng [12], [28]. Nam giới thường không
làm những nhiệm vụ này, hoặc chỉ làm khi có
phương tiện giao thông thuận lợi - cái mà không sẵn
có trong thời gian có những hiện tượng liên quan
đến BĐKH xảy ra [26]. Ngoài ra, khi nguồn nước
và năng lượng trở nên khan hiếm trong bối cảnh
BĐKH, những trẻ em gái được kì vọng sẽ trợ giúp
các bà mẹ trong công việc thu thập và vận chuyển
chúng cũng như các công việc khác trong nhà. Do
đó, các em sẽ không được đến trường và được hưởng
nền giáo dục đáng có [35].

3.1.3. Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái

Theo đánh giá hệ sinh thái thiên nhiên kỉ,
BĐKH có thể sẽ trở thành động lực chủ đạo cho sự
mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học
vào cuối thế kỉ này [17]. Điều này ảnh hưởng nhiều
nhất đến người nghèo, phụ nữ - những người phụ
thuộc nhiều nhất vào các tài nguyên thiên nhiên đó
[4]. Trong đó, hiện tượng cạn kiệt sản lượng cá do
các tác động của BĐKH là có tác động nặng nề
nhất. Ở Okavango Delta, Botswana, đối với phụ nữ,
câu cá là một hoạt động sinh hoạt thường ngày,
được thực hiện cho tiêu dùng HGĐ. Do ảnh hưởng
của BĐKH, phụ nữ chỉ câu cá được khi nước sông/lũ
lụt xuống thấp bởi vì họ không thể tham gia vào
những con tàu và tiếp cận với nguồn cá ở dưới sâu,
nơi có những loài cá có giá trị thương mại [26]. Ở
VN và một số nước khác ở Đông Nam Á, suy giảm
nguồn tài nguyên thủy hải sản có tác động nghiêm
trọng nhất đối với những HGĐ nghèo, đặc biệt là
phụ nữ do các vai trò trong hầu hết các công việc
như bán cá, lưu trữ, chế biến và tiếp thị sản phẩm
từ cá [33].

3.1.4. Các điều kiện thời tiết cực đoan

Nghiên cứu thể hiện rằng tính thường xuyên và
cường độ của những hiện tượng cực đoan tăng
nhanh trong bối cảnh BĐKH [31]. Điều này được
biểu hiện trong thời gian gần đây như: 344 triệu
người chịu bão nhiệt đới, 521 triệu người chịu lũ lụt,
130 triệu người chịu hạn hán, 2,3 triệu người chịu
sạt lở đất [4]. Trong đó, phụ nữ được cho là có ít
nguồn lực để đối mặt với những khó khăn trong
những điều kiện thời tiết cực đoan; nhất là những
phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt [25]. Phân tích thảm
họa trong 141 nước cho thấy, trong những xã hội tồn
tại BBĐG, phụ nữ thường bị tử vong nhiều hơn và
ở độ tuổi sớm hơn nam giới [35], [13]. Thống kê
được rằng số phụ nữ và trẻ em tử vong bởi các thảm
họa thiên nhiên cao hơn 14 lần so với nam giới [31].

Năm 1991, cơn lốc xoáy và bão ở Bangladesh đã
làm hơn 140.000 người tử vong, trong đó 90% nạn
nhân là phụ nữ, tỉ lệ tử vong ở phụ nữ độ tuổi 20 -
44 cao gấp 5 lần so với nam giới cùng độ tuổi [20],
[25]. Mặc dù vậy, nam giới cũng có thể cảm thấy
áp lực với những hành động "anh hùng", đặt họ vào
rủi ro cao hơn phụ nữ trong các thảm họa thiên
nhiên. Ví dụ, sau khi cơn bão tấn công vào trung
tâm Mỹ tháng 10 năm 2000, tỉ lệ nam giới bị chết
do những hành vi nguy cơ cao hơn phụ nữ [31].

3.1.5. Sức khỏe con người

BĐKH có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con
người một cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua sự thay
đổi trong véc-tơ truyền bệnh, nguồn bệnh truyền
qua nước, chất lượng nước, chất lượng không khí và
tính sẵn có của thực phẩm [36]. Theo nghiên cứu,
BĐKH sẽ tăng thêm gánh nặng gấp 3 lần lên sức
khỏe của người phụ nữ do sinh lí, vai trò chăm sóc
gia đình và các công việc khác do sự suy giảm của
các điều kiện môi trường [30]. Báo cáo đánh giá lần
thứ tư của IPCC nhấn mạnh rằng, trẻ em và phụ nữ,
đặc biệt là phụ nữ mang thai đặc biệt dễ bị tổn
thương bởi các bệnh truyền qua véc-tơ và truyền
qua nước, ví dụ, bệnh sốt rét là nguyên nhân của ¼
tỉ lệ tử vong mẹ [8], [20]. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng
gặp phải những vấn đề sức khỏe liên quan đến vệ
sinh. Nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy, tỉ lệ phụ nữ
bị ảnh hưởng bởi các loại bệnh phụ khoa tăng từ 3
đến 4% chỉ trong 2 năm ở những khu vực bị ảnh
hưởng bởi BĐKH [33]. Ngoài ra, phụ nữ và trẻ em
cũng chiếm tỉ lệ lớn những người bị suy dinh dưỡng
(SDD) trên toàn thế giới bởi những chuẩn mực văn
hóa xã hội đối với người được dành ưu tiên trong
HGĐ, đặc biệt trong thời gian khan hiếm lương thực
do tác động của BĐKH [36]. Hơn nữa, khi những
người trong HGĐ bị ốm, phụ nữ sẽ thêm gánh nặng
bởi trách nhiệm chăm sóc mà họ phải đảm nhiệm,
đặc biệt trong thời gian có thiên tai [10]. Cùng với
các công việc như thu thập củi và nước làm cho phụ
nữ dễ bị kiệt sức và mắc các bệnh liên quan đến
xương sống và những biến chứng trong thời kì mang
thai và tỉ lệ chết mẹ [10].

3.1.6. Di cư

Trong một báo cáo năm 2008, Tổ chức Quốc tế
cho các quốc gia di cư dự báo rằng với sự nóng lên
4oC, sẽ có 200 triệu người phải di cư. Ảnh hưởng của
BĐKH lên sự dịch chuyển dân số có tác động
nghiêm trọng và không cân xứng lên những nhóm
người nghèo và dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ
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[12]. Để đối phó với sự thay đổi thời tiết dài hạn,
thường chỉ có nam giới di cư để tìm sinh kế thay thế,
phụ nữ ở lại với trách nhiệm quản lí gia đình. Sự
vắng mặt của các thành viên nam trong gia đình làm
tăng gánh nặng của phụ nữ trong lao động nông
nghiệp, bắt buộc họ đảm đương nhiều công việc
hơn, kể cả những công việc trước đây là của nam
giới [15]. Trong một vài trường hợp, nam giới di cư
có thể có tác động trao quyền, tăng sự điều hành của
phụ nữ trong HGĐ. Nhưng phụ nữ làm chủ hộ
thường không được công nhận bởi các tổ chức cộng
đồng chính thức, họ không được tiếp cận công bằng
với nguồn tài chính, công nghệ và xã hội [27].
Trong trường hợp cả nam giới và phụ nữ di cư, phụ
nữ thường có thu nhập thấp hơn, cơ hội tiếp cận với
các dịch vụ cơ bản thấp hơn, tỉ lệ tử vong cao hơn
và hay gặp phải những vấn đề liên quan đến bạo lực
tình dục [33].

3.1.7. Xung đột và bạo lực

BĐKH làm tăng khả năng rủi ro của tình trạng
bạo lực không chỉ trong nước mà còn giữa các nước
[31]. Nguồn xung đột tiềm năng bao gồm nước, thực
phẩm và nhiên liệu, đất nông nghiệp, nhà ở, và
xung đột về cứu trợ và viện trợ sau những thảm họa
thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và di cư [30]. Những
xung đột liên quan đến BĐKH ảnh hưởng đến phụ
nữ trước và nhiều hơn nam giới, kể cả ở trong gia
đình và cộng đồng [7]. Trong một số trường hợp, khi
có những xung đột về các nguồn tài nguyên, nam
giới được kì vọng sẽ chiến đấu, phụ nữ có vai trò
duy trì gia đình trong sự vắng mặt của họ [10]. Từ
đó dẫn đến một số phụ nữ bị mất chồng, làm tăng
gánh nặng của họ trong mọi công việc [23]. BĐKH
và những tác động của nó lên an ninh thu nhập HGĐ
làm tăng khả năng của bạo lực gia đình, nhất là đối
với phụ nữ, bởi nam giới thường mang nỗi thất vọng
của họ trút lên phụ nữ [9], [16]. Nghiên cứu cho
thấy, 95% phụ nữ và các cô gái được khảo sát cho
biết 77%  bạo lực gia đình gây ra bởi các thành viên
nam [24].

3.2. Lồng ghép giới vào các hành động,

chính sách BĐKH

3.2.1. Bình đẳng giới trong việc ra quyết định
liên quan đến BĐKH

Cũng như các tác động trực tiếp của BĐKH trên
đời sống con người và quan hệ giới tính, một vấn đề
cũng cần phải xem xét là kết quả của các tác động
từ các chính sách, chương trình hành động của chính

phủ, tổ chức phi chính phủ hoặc khu vực tư nhân để
ứng phó với BĐKH [31]. Nói chung, ở các nước
kém và đang phát triển, phụ nữ nghèo sống tại cả
khu vực thành thị và nông thôn đều có ít quyền
quyết định trong các công việc của gia đình. Ở Việt
Nam, nghiên cứu cho thấy phụ nữ có xu hướng chỉ
tham dự các cuộc họp chung về BĐKH tại cộng
đồng khi nam giới bận hoặc vắng mặt [3]. Ở cấp địa
phương, nam giới cũng giữ vai trò lãnh đạo trong
hầu hết các hoạt động quản lí rủi ro thiên tai, phần
lớn là mở rộng từ các hoạt động thường ngày của họ.
Phụ nữ ít có cơ hội tham gia, cũng như ít được tạo
nhiều cơ hội để nói ra các ý kiến của họ [33]. Ở cấp
khu vực và quốc tế, phụ nữ cũng ít được góp mặt
trong các cuộc đàm phán và thảo luận về BĐKH.
Tại UNFCC COP 16 năm 2010, phụ nữ chỉ chiếm
30% của tất cả các phái đoàn và chỉ có 12 - 15%
người đứng đầu các đoàn đại biểu là phụ nữ [32].

Sự vắng mặt của phụ nữ trong việc ra quyết định
làm tăng tính dễ bị tổn thương của họ với BĐKH, vì
nhu cầu và mối quan tâm của họ không được giải
quyết đầy đủ. Vì vậy, quyền phụ nữ tham gia trong
quá trình ra quyết định ở các cấp khác nhau phải
được đảm bảo trong những chính sách và chương
trình liên quan đến BĐKH.

3.2.2. Nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong thích
ứng và giảm thiểu BĐKH

Thích ứng: Những kiến thức và kinh nghiệm sâu
rộng của phụ nữ trong quản lí tài nguyên (nước,
rừng, đa dạng sinh học, đất trồng) đã trang bị cho
họ những kĩ năng độc đáo, có lợi cho những hoạt
động thích ứng ở tất cả các cấp [15]. Chiến lược
Quốc tế về Giảm thiểu Thiên tai của Liên Hợp
Quốc (LHQ) đã ghi nhận rằng phụ nữ và trẻ em gái
là những người đầu tiên chuẩn bị cho gia đình trước
nguy cơ xảy ra thiên tai và cũng là người đầu tiên
đưa cuộc sống của cộng đồng trở lại ổn định sau khi
thiên tai [5]. Ví dụ, phụ nữ nông thôn lưu vực sông
Hằng ở Bangladesh, Ấn Độ và Nepal mô tả các
chiến lược thích ứng khác nhau như: thay đổi canh
tác lũ lụt và các cây trồng chịu hạn, hoặc loại cây
trồng có thể thu hoạch trước mùa mưa lũ, hoặc
giống lúa tăng trưởng đủ cao để có thể mọc lên trên
mặt nước trước khi lũ đến [21]. Tại VN, phụ nữ có
những thế mạnh riêng trong việc quan sát tự nhiên
để đoán định thời tiết - họ là những người làm những
công việc trong gia đình như tích trữ lương thực,
nước uống, tham gia thu hoạch nông sản sớm, gói
ghém đồ đạc, tìm nơi cất giữ tài sản, lên kế hoạch
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sơ tán khi cần thiết để giảm nhẹ rủi ro thiên tai khi
mùa mưa bão đến [5]. Ngoài ra, sự hiểu biết về đặc
tính sinh học của các loại củ/quả dại/rau rừng và
côn trùng, phụ nữ có thể giúp gia đình không bị đứt
bữa chỉ bằng một mớ củ/quả hay rau rừng [2].

Giảm thiểu: Giảm thiểu BĐKH, phụ nữ đưa ra
nhiều phương pháp toàn diện hơn nam giới, phụ nữ
có xu hướng nhấn mạnh hơn về thay đổi phong cách
sống và hành vi để giảm thiểu sự phát thải GHGs
[19]. Bằng chứng cho thấy ở các nước phát triển phụ
nữ sử dụng ít hơn nam giới trong phương tiện giao
thông phát thải nhiều CO2. Bên cạnh đó, tỉ lệ phụ
nữ công nhận BĐKH là một vấn đề nghiêm trọng
cao hơn so với nam giới [30]. Theo Tổ chức Hợp tác
và Phát triển Kinh tế (OECD), ở độ tuổi 15, trẻ em
gái thường có mối quan tâm cao hơn tới môi trường
và có ý thức hơn về trách nhiệm cho phát triển bền
vững hơn các trẻ trai cùng lứa tuổi [19]. Bên cạnh
đó, trong hầu hết các xã hội, phụ nữ có trách nhiệm
lớn hơn trong việc phát thải GHGs từ các nhiên liệu
sinh khối được sử dụng trong HGĐ. Vì vậy, họ có
vai trò quan trọng trong những biện pháp cải thiện,
giảm nhẹ phát thải CO2 từ các loại nhiên liệu này
như: Thực hành hiệu quả năng lượng HGĐ và công
nghiệp cộng đồng, khôi phục lại năng lượng, trồng
cây gây rừng và tái trồng rừng, giảm lượng chất thải
và tái chế lại chất thải [10].

Mặc dù có nhiều bằng chứng hiện có thể hiện
vai trò của phụ nữ trong thích ứng và giảm nhẹ
BĐKH, vai trò đó vẫn bị đánh giá thấp và chưa được
nhận thức đầy đủ bởi các chuyên gia, các nhà lập
sách BĐKH [15], [36]. Cần nhận ra rằng, phụ nữ là
cũng một trong những bên liên quan trong các hoạt
động ứng phó với BĐKH. Ứng phó với BĐKH, có
thể hiệu quả hơn nếu khả năng và sức mạnh của phụ
nữ và nam giới được kết hợp [24].

3.2.3. Tầm quan trọng của lồng ghép giới vào
các chính sách biến đổi khí hậu

Càng ngày người ta càng công nhận BĐKH là
một cuộc khủng hoảng toàn cầu, nhưng cho đến nay
những hành động để đáp trả lại vẫn còn quá chú
trọng đến các giải pháp kinh tế và khoa học kĩ thuật,
mà chưa có các giải pháp về mặt con người [31].
BĐG là thiết yếu cho sự thành công của việc chỉ
đạo, thực hiện và đánh giá các chính sách BĐKH.
Những sáng kiến thích ứng và giảm nhẹ mà không
đưa quan điểm giới vào không chỉ làm cho các chính
sách và hành động đó không được hiệu quả mà còn

không giải quyết được các nhu cầu của một nửa dân
số, có thể tái tạo và kéo dài những BBĐG hiện có
[32]. Vì vậy, lồng ghép giới phải được coi là một
phần quan trọng trong các chính sách BĐKH của
những chương trình hành động quốc gia và quốc tế
để đạt được thành công và sự bền vững [25].

Có rất nhiều những cuộc đàm phán, tiến trình
đối thoại chính sách diễn ra trên thế giới thừa nhận
sự cần thiết và tầm quan trọng của lồng ghép giới
và những vấn đề liên quan đến tính dễ bị tổn
thương, thích ứng và giảm thiểu BĐKH [4]. Song
UNFCCC và Nghị định thư Kyoto, lại không thừa
nhận các khía cạnh giới của BĐKH và bỏ sót các
vấn đề BĐG cũng như sự tham gia của phụ nữ. Bên
cạnh đó, phần lớn các chuyên gia khí hậu chưa đồng
ý với quan điểm rằng lồng ghép giới vào các chính
sách BĐKH sẽ làm cho các chính sách này hiệu quả
hơn [32]. Do vậy, cần cung cấp thêm những bằng
chứng (định tính và định lượng) về nhạy cảm giới
trong BÑKH.

4. Kết luận và khuyến nghị

Dưới các tác động của BĐKH, phụ nữ đặc biệt
dễ bị tổn thương hơn so với nam giới vì cấu trúc xã
hội qui định về giới: vai trò sản xuất trong các loại
hình lao động, khả năng tiếp cận và kiểm soát các
nguồn thông tin và nguồn lực, vai trò trong gia đình.
Bên cạnh đó, tiếng nói của phụ nữ thường không
được chú ý, họ có xu hướng thiếu đại diện, và trong
nhiều trường hợp bị loại trừ trong các quá trình ra
quyết định, chính sách BĐKH, từ cấp địa phương
đến cấp độ quốc tế. Nhưng, với những kiến thức và
kinh nghiệm của mình, phụ nữ có vai trò và đóng
góp đặc biệt quan trọng trong ứng phó với BĐKH.
Lồng ghép giới vào các chính sách sẽ làm tăng cao
hiệu quả của những nỗ lực thích ứng và giảm thiểu
ở tất cả các cấp; đồng thời cũng là cơ hội cho việc
đạt được BĐG.

Một số khuyến nghị dưới đây được đưa ra nhằm
đặt ra những điều kiện giúp cho công tác ứng phó
với BĐKH được hiệu quả và cũng là các cơ hội cho
việc đạt được BĐG.

Các nhà lập sách ở tất cả các cấp cần đảm bảo
giới là một vấn đề đan xen trong tất cả các kế hoạch
và chương trình có liên quan đến BĐKH. Bên cạnh
đó, cần tăng cường sự quan tâm đến tình trạng thiếu
đại diện một cách hệ thống của phụ nữ trong các cơ
cấu chính sách BĐKH.
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Các nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ, các nhà
nghiên cứu cần tăng cường nghiên cứu về mối liên
hệ giới - BĐKH phân bổ đủ nguồn lực để thu thập
dữ liệu định tính và định lượng rõ ràng và hỗ trợ
phát triển các bộ chỉ số nhạy cảm giới rõ ràng trong
việc giám sát và đánh giá các chính sách ứng phó
với BĐKH. 

Nâng cao nhận thức cả về BĐKH và BĐG: Hỗ
trợ đào tạo nhận thức toàn diện về giới và BĐKH
cho các nhà chuyên môn và hoạch định chính sách
về môi trường và BĐKH, tất cả các thành viên trong
HGĐ tại tất cả các địa phương. Lồng ghép các vấn
đề BĐKH và BĐG vào giáo trình học ở các trường
phổ thông, trường đại học.
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